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_____________________________________________________________

Báo cáo thường niên

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.

Năm báo cáo: 2009
I. Lịch sử họat động của công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty cổ phần giám định Vinacontrol được xác định qua 4 thời điểm quan trọng sau đây:

· Ngày 24/10/1957: Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp ra quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 24/10/1957 thành lập Cục kiểm nghiệm hàng hóa XNK trực thuộc Bộ thương nghiệp (kiêm sở Giám định hàng hóa XNK). Đây cũng chính là ngày thành lập công ty và Vinacontrol trở thành công ty giám định có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Việt Nam.
· Ngày 16/7/1974: Bộ trưởng Ngọai thương ra quyết định số 513/BNgT-TCCB ngày 16/7/1974: tách sở giám định hàng hóa XNK ra khỏi Cục kiểm nghiệm hàng hóa XNK và đổi tên thành Công ty giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

· Ngày 12/11/1988: Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngọai ra quyết định số 420/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988: Hợp nhất công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty giám định hàng hóa XNK Việt Nam (Vinacontrol).

· Năm 2004 và 2005: Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM ngày 19/11/2004 và quyết định số 1525/QĐ-BTM ngày 24/5/2005 chuyển công ty giám định hàng hóa XNK thành Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2005, Vinacontrol chính thức được họat động theo lọai hình công ty cổ phần với:

· Tên công ty: Công ty cổ phần giám định Vinacontrol

· Tên giao dịch: The Vietnam Superintendence and Inspection Joint Stock Company.

· Tên viết tắt: VINACONTROL

· Địa chỉ: Số 54 Trần Nhân Tông, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

· Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103008113

· Vốn điều lệ: 78.750.000.000 đồng (bảy mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

· Người đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Bùi Duy Chinh – chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày 21/12/2006, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với:

· Mã chứng khoán là VNC

· Khối lượng đăng ký giao dịch: 7.875.000 cổ phiếu

· Giá trị đăng ký giao dịch: 78,75 tỷ đồng.

2. Quá trình phát triển:
2.1 Ngành nghề kinh doanh: theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008113, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 14/05/2009 của công ty:
· Giám định về quy cách, phẩm chất, tình trạng, số-khối lượng, bao bì, ký mã hiệu đối với mọi loại hàng hóa (gồm cả máy móc, dây chuyền, công nghệ, đá quý, kim loại quý hiếm);
· Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp –dỡ, giám sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; thẩm định, tư vấn, giám sát công trình xây dựng;

· Giám định các phương tiện vận tải, container, các dịch vụ giám định về hàng hải, giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, phá dỡ hoặc sửa chữa.

· Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu;

· Giám định tổn thất; đại lý giám định tổn thất, phân bổ tổn thất cho các công ty bảo hiểm trong và ngoài nước;

· Các dịch vụ có liên quan: khử trùng, thẩm định giá; giám định không phá hủy; kiểm tra kết cấu hàn các công trình; kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường; kiểm tra và lập bảng dung tích các lọai bồn chứa, sà lan; kiểm đếm; niêm phong-cặp chì; dịch vụ kiểm tra chất lượng hệ thống quản lý theo yêu cầu của khách hàng;

· Giám định theo yêu cầu của mọi đối tượng để cung cấp chứng từ phục vụ công tác quản lý của Nhà nước thuộc các lĩnh vực như: Xuất xứ hàng hóa; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh hàng hóa, nghiệm thu, quyết tóan công trình đầu tư, bảo vệ môi trường (giám định về vệ sinh công nghiệp; giám định và xử lý nước, nước thải) các dịch vụ phục vụ thông quan;
· Tư vấn, đánh giá, chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn về chất lượng hàng hóa, về pháp lý thương mại.

· Dịch vụ giám định và dịch vụ khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định trong nước và quốc tế;

· Dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng (không bao gồm phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường);

· Kiểm tra phá hủy, không phá hủy;

· Hiệu chuẩn và kiểm định các thiết bị đo lường;

· Đo lường và lập bảng dung tích các phương tiện thủy;

· Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);
· Thẩm tra hồ sơ dự toán, quyết toán các công trình xây dựng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi);

· Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn, xây lắp, cung cấp, lắp đặt thiết bị;

· Tư vấn, lắp đặt thiết bị (không bao gồm tư vấn thiết kế, giám sát, lắp đặt thiết bị công trình);
· Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về khả năng chịu lực của công trình; kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu công trình (theo quy định của Nhà nước);

· Kinh doanh bất động sản;

· Tư vấn thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp, hợp nhất, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật);

· Đào tạo kiến thức, nghiệp vụ thẩm định giá và nghiệp vụ có liên quan khác (chỉ họat động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).
2.2 Tình hình họat động: kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.
3. Định hướng phát triển: xem mục II, khoản 4
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:
Năm thứ 5 kể từ khi công ty được chuyển đổi sang mô hình cổ phần hoá doanh nghiệp, một năm hoạt động gắn với những biến động không ngừng của nền kinh tế trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị công ty cổ phần giám định Vinacontrol đã có một năm hoạt động tích cực và thu được những thành công. Thông qua các mặt công tác, kết quả được ghi nhận như sau:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
Kết thúc một năm tài chính đầy biến động cùng với sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, hoạt động quản trị năm 2009 của HĐQT công ty cổ phần giám định Vinacontrol vẫn thu được những kết quả đầy bất ngờ, cụ thể như sau:
· Hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế đặt ra tại Đại hội thường niên năm 2009.

· Thông qua chủ trương và chỉ đạo sát sao việc sử dụng nguồn vốn huy động được và có chiến lược thay đổi phù hợp khi có biến động thị trường. Chuyển hướng từ việc đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính sang các lĩnh vực khác.
· Triển khai đầu tư các mảng dịch vụ mới đã được thông qua tại các kỳ hoạt động năm trước. Chỉ đạo khai thác các mặt hàng mới nhằm bù đắp các mảng dịch vụ bị cạnh tranh.

· Mở rộng quảng bá hình ảnh và uy tín dịch vụ của Vinacontrol tại thị trường trong và ngoài nước. Công tác marketing thật sự được cải thiện và nâng cao hiệu  quả hơn trước. Các chuyến công tác tại Trung Quốc, Singapore, Đức, Hàn Quốc, Campuchia…đã thu được những thông tin cơ bản cho các chủ trương của HĐQT.

· Rà soát và sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với điều lệ sửa đổi của Công ty. Ban hành bộ tiêu chuẩn các chức danh chuyên môn của ngành giám định.
· Đánh giá hoạt động sau 5 năm cổ phần hoá doanh nghiệp.

· Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt được đã qua kiểm toán:

+ Doanh thu: 162,7 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 28,55 tỷ đồng

+ Cổ tức trả bằng tiền mặt: dự kiến 17%/năm (đã tạm ứng 8%).
+ Thu nhập: thu nhập bình quân của CBCNV toàn công ty đạt khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

· Công tác định hướng phát triển công ty: HĐQT đã xây dựng được các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Về cơ bản, các kế hoạch ngắn hạn đã đạt được kết quả với việc ổn định và lấy lại thị phần dịch vụ giám định trong nước, nâng cao uy tín tại nước ngoài và mở rộng dịch vụ của công ty sang các lĩnh vực khác.
· Công tác chỉ đạo các mặt hoạt động và giám sát đối với ban điều hành: do việc kiêm nhiệm công tác trong ban điều hành (4/5 thành viên) nên việc chỉ đạo các mặt công tác và công tác giám sát của HĐQT thực hiện được sâu sát ở các mặt. Chủ tịch HĐQT thường xuyên theo dõi và nắm sát tình hình tại các đơn vị.

· Tình hình thực hiện các chủ trương đã đặt ra: về cơ bản, các chủ trương đưa ra đều đạt được. Việc sử dụng nguồn vốn mới cho các hoạt động đầu tư và chủ trương đưa ra tại Đại hội thường niên 2009 đang được triển khai và thực hiện.
· Tình hình tài chính:  doanh thu vượt 48% so với kế hoạch và đạt 125,7% so với năm 2008. Lợi nhuận vượt 53% so với kế hoạch và đạt 143,3% so với năm 2008.
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

· Những khoản đầu tư lớn: Khởi công xây dựng Trung tâm phân tích và thử nghiệm tại khu công nghiệp Tân Thuận để đầu tư bổ sung trang thiết bị hiện đại, mở rộng dịch vụ phân tích cho đa dạng các loại hàng hoá. Lập dự toán để xây dựng Trung tâm phân tích và thử nghiệm I, mua đất tại Đà Nẵng để chuẩn bị xây dựng trụ sở mới.
· Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh: mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn (tiếp tục thành lập Công ty thành viên về dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ).
· Thị trường mới: nhận được nhiều yêu cầu từ khách hàng nước ngoài, thu hút được khách hàng trong các mảng dịch vụ mới như kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại hình giám định mới (cát, dăm gỗ…).

4. Kế hoạch trong thời gian tới:

· Kế hoạch ngắn hạn trong năm tới:

. Mảng giám định: giữ vững khách hàng truyền thống và khách hàng quen thuộc. Khai thác các khách hàng mới.

. Triển khai nghiên cứu để đầu tư vào các mảng dịch vụ có kỹ thuật cao: cả về trang thiết bị và nhân lực.

. Tái cấu trúc công ty ở một số mặt.

. Phối kết hợp và hỗ trợ chặt chẽ giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn công ty.

. Đánh giá lại công tác chăm sóc khách hàng và công tác phát triển thương hiệu.

. Hội thảo nội bộ đánh giá lại sự phát triển ngành hàng, loại hình dịch vụ.

. Sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế tài chính (tháng 5/2010).

· Kế hoạch dài hạn: Đầu tư và chuyển hướng hoạt động sang mảng dịch vụ kỹ thuật cao, HĐQT sẽ dựa trên sự tham mưu của các bộ phận chức năng để đưa ra một lộ trình cụ thể cho từng dịch vụ. Nâng cao năng lực công ty để giữ được vị trí và thương hiệu đối với cơ quan nhà nước, khách hàng lớn, khách hàng quốc tế.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

+ Khả năng sinh lời:

· Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản: 17,76%

· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 16,23%

· Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 31,83%

+ Khả năng thanh toán:

· Khả năng thanh toán nhanh: 1,43 lần
· Khả năng thanh toán hiện hành: 8,02 lần

+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo (xem báo cáo tài chính đã kiểm  toán đính kèm cuối báo cáo).
+ Vốn điều lệ tăng từ 52,5 tỷ đồng lên 78,75 tỷ đồng

+ Tổng số cổ phiếu: 7.875.000

· Cổ phiếu phổ thông: 7.875.000

· Cổ phiếu quỹ: 48.200

· Cổ phiếu đang lưu hành: 7.826.800
+ Cổ tức trong năm 2009 đã trả 2 đợt là 10%/vốn điều lệ (7.826,8 triệu đồng)

2. Báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế họach:

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện 2008
	Kế họach 2009
	Thực hiện 2009
	Thực hiện 2009 (%) so

	
	
	
	
	
	Kế họach
	2008

	Tổng doanh thu
	Tr.®ång
	129.444
	110.000
	162.727
	147,93
	125,71

	Lợi nhuận
	“
	19.922
	18.700
	28.550
	152,67
	143,30

	Cổ tức
	%
	14
	12
	10
	
	


Ghi chú: cổ tức  trả trong năm 2009 là 10%/vốn điều lệ, trong đó 2% là trả cổ tức đợt 3 năm 2008, năm 2009 mới trả 8%, dự định trả nốt sau khi đại hội cổ đông.
Tiếp theo năm 2008, năm 2009 tiếp tục là năm thành công của VNC  về cả doanh thu và lợi nhuận, doanh thu hoàn thành  vượt 47,9% mức kế hoạch được giao, vượt 25,7% so  với năm 2008, lợi nhuận trước thuế vượt trên 52% kế họach và trên 43% năm 2008, Công ty tiếp tục giữ  vững là vị trí doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh  vực giám định. Trên sàn chứng khoán của Việt Nam chưa có doanh nghiệp cùng lĩnh  vực được niêm yết nên việc so sánh các chỉ số thực hiện để đánh giá mức độ chiếm lĩnh thị trường  và tăng trưởng chưa thực hiện được. 
Nếu so với năm 2005, năm đầu tiên công ty bắt đầu đi vào cổ phần hóa, doanh thu tăng trưởng 137,8% (doanh thu 2009 so với 2005 bằng 237,8%), lợi nhuận tăng 133,4% (lợi nhuận 2009 so với năm 2005 bằng 233,4%), đây là kết quả rất đáng khích lệ của Công ty, là nỗ lực rất lớn của toàn thể lãnh đạo và các thế hệ cán bộ nhân viên của Vinacontrol.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

· Trong năm qua, công ty đã khai thác, ký kết được nhiều hợp đồng giám định lớn, mang lại doanh thu hấp dẫn. Các đơn vị quan tâm chăm sóc khách hàng, mở rộng khai thác mới, khai thác lại nhiều khách hàng cũ, số lượng khách hàng đến yêu cầu mới đã tăng so với năm trước.

· Ngoài thực hiện giám định các mặt hàng/lọai hình truyền thống, công ty còn mở rộng khai thác, chuyển dịch sang giám định/thẩm định các mặt hàng, lọai hình mới, tăng doanh thu.

· Cùng với giám định cho khách hàng trong nước, công ty đã thực hiện giám định theo sự ủy thác của khách hàng và đồng nghiệp nước ngoài một số mặt hàng, đem lại doanh thu khá (trên 120 ngàn đô la mỹ).

· Song song với việc phát triển và từng bước chuyên môn hóa công tác thị trường, công ty đã xây dựng nhiều hồ sơ năng lực, hồ sơ thầu các mặt hàng giám định, năng lực phân tích trong phòng thí nghiệm để tham gia đấu thầu hoặc cung cấp theo yêu cầu của khách hàng, nhờ thế công ty đã đấu thầu thành công nhiều công trình lớn, phí lớn cho nhiều chi nhánh tham gia làm giám định. Chứng tỏ được khả năng kỹ thuật của công ty, quảng bá công nghệ, kinh nghiệm, năng lực tới khách hàng…

· Chất lượng dịch vụ được các đơn vị trú trọng, các phương pháp giám định/quy trình chất lượng được các đơn vị bám sát để thực hiện đúng, tăng cường khâu giám sát hiện trường, chỉ đạo, phát hiện, giải quyết các vướng mắc về kỹ thuật kịp thời.

· Công ty đang rà soát lại toàn bộ các phương pháp giám định đã ban hành để bổ sung/sửa đổi cho phù hợp thực tế và yêu cầu của hệ thống chất lượng.

· Ngoài áp dụng hệ thống chất lượng, phòng thí nghiệm phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 và ISO/IEC 17025, trong năm 2009 công ty đã xây dung, áp dụng và được văn phòng BOA thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp chứng chỉ có hệ thống chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020, tiêu chuẩn này là “chuẩn mực chung cho các họat động của tổ chức tiến hành giám định” rất cần thiết cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, đây là một nỗ lực lớn của các đơn vị và công ty trong việc đáp ứng những đòi hỏi của thị trường.

· Trong năm 2009, các phòng thí nghiệm của công ty đã phân tích nhiều mẫu hàng, doanh thu phí phân tích cao, trên 13,8 tỷ đồng, ngoài ra trong năm còn có thêm 01 phòng thí nghiệm Hải Phòng đạt chuẩn Vilas, nâng tổng số phòng thí nghiệm lên 06 phòng, việc này đã giúp nâng cao uy tín, thương hiệu của công ty, được nhiều khách hàng tín nhiệm dịch vụ.

· Đảm bảo chất lượng các vụ giám định, thí nghiệm, chứng thư, kết quả phân tích cấp cho khách hàng không có khiếu nại lớn trong năm.

· ứng dụng các phần mềm trong quản lý: quản trị nhân sự, kế toán, kỹ thuật.

· Cùng với ổn định bộ máy, công ty đã nghiên cứu thành lập thêm công ty con, thành lập mới, thay đổi  lại nội dung, hình thức quản lý của đơn vị cấp phòng tại một vài đơn vị, điều động và tuyển dụng lao động hợp lý, đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo kịp thời.

· Đã ban hành xong “tiêu chuẩn chức danh chuyên môn nghiệp vụ của công ty” làm  cơ sở xây dựng các văn bản tiếp theo về đào tạo, thi nâng bậc, chế độ lương…

· Nguồn nhân lực của công ty qua đánh giá định kỳ năm 2009 vẫn cơ bản đáp ứng được nhu cầu, tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác đào tạo, nhất là để phục vụ cho những loại hình giám định kỹ thuật cao.
· Trong năm 2009, có 682 lượt cán bộ, giám định viên  đã qua 111 lớp đào tạo mở tại công ty hoặc cử ra bên ngoài học, nội dung đào tạo đa dạng, xoay quanh chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ giám định, phân tích, năng lực quản lý…nhìn chung kết quả sau đào tạo tốt, đã phục vụ thiết thực cho công việc.

· Công tác tài chính thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời, tham mưu cho lãnh đạo trong việc quản lý sử dụng vốn phục vụ kinh doanh, đáp ứng kịp thời việc điều động vốn cho thực hiện các  dự án đâu tư, trang thiết bị… đặc biệt đã đấu tranh  với Tổng cục thuế thu về được gần 400 triệu đồng tiền chênh lệch thuế suất GTGT phí giám định mặt hàng dầu thô xuất khẩu.

· Các đơn vị trong công ty tích cực tham gia vào các họat động Đảng, đoàn thể, đóng góp các quỹ, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng…và đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua của các cấp (Chính phủ, Bộ thương mại, Liên đoàn lao động…) trao tặng cho tập thể và các cá nhân trong công ty.
4. Kế họach phát triển năm 2010:

- Doanh thu: 165 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 17%/doanh thu

- Cổ tức: 12%/vốn điều lệ

Các nhiệm vụ chính năm 2010: sẽ được công ty bổ sung/sửa đổi thêm sau khi có nghị quyết ĐHĐCĐ, dưới đây là những nhiệm vụ chủ yếu:

· Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
· Công ty và các đơn vị nghiên cứu áp dụng mô hình tổ chức phù hợp. Tuyển dụng, đề bạt, điều động nhân lực kịp thời đáp ứng yêu cầu công việc. 

· Triển khai sắp xếp chức danh cho cán bộ nhân viên, xây dựng các quy chế liên quan đến tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch cán bộ quản lý/lãnh đạo, hoàn thành hệ thống đào tạo, thi cử một cách bài bản.

· Hoàn thành, đưa vào sử dụng phần mềm quản trị nhân sự.

· Thường xuyên đào tạo kiến thức cho giám định viên mới, kịp thời đào tạo giám định viên, thẩm định viên cho những lọai hình mới, kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

· Thường xuyên chú trọng công tác khai thác, quan hệ với các khách hàng trọng điểm, tiềm năng, tích cực khai thác thêm khách hàng mới, thực hiện tốt những hợp đồng đã ký với khách hàng.

· Tiếp tục xây dựng hồ sơ thầu mẫu cho các mặt hàng/lọai hình.

· Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy trình, phương pháp giám định và quy trình chất lượng. Giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ và ý kiến của khách hàng.

· Kịp thời nghiên cứu/ban hành các phương pháp giám định cho mặt hàng mới.

· Tiếp tục rà soát sửa đổi phương pháp giám định đã ban hành.

· Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2008, ISO 17020, 17025. 

· Thực hiện các quy định về tài chính, tham mưu cho lãnh đạo trong việc vận dụng các chính sách, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

· Xây dựng ngân sách hàng năm, thực hiện quyết toán và kiểm toán.

· Tiết kiệm chi phí, chi tiêu hợp lý, đảm bảo đời sống cho cán bộ và cổ tức trả cho cổ đông.

· Đẩy mạnh các họat động đoàn thể, xã hội.

IV. Báo cáo tài chính: 

Xem  các phụ lục đính kèm ở cuối báo cáo (Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền lệ, thuyết minh báo cáo tài chính).
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập:

· Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH tư  vấn kế toán  và kiểm toán Việt Nam (AVA).

· Địa chỉ: 160 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam

· Tel: 84.4.38689566 – 38689588   Fax: 84.4.38686248

· Email: ava@kiemtoanava.com.vn

· Web: kiemtoanava.com.vn
Số : 558/BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009
 của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol
Kính gửi:
 Hội đồng Quản trị 

 Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol được lập ngày 21/01/2010 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 được trình bày từ trang 07 đến trang 24 kèm theo. 

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và nguyên tắc kế toán phổ biến được Việt nam chấp nhận.

	Nguyễn Minh Hải
	 
	Trần Trí Dũng

	Giám đốc 
	 
	Kiểm toán viên 

	Chứng chỉ kiểm toán viên số 0287/KTV
	 
	Chứng chỉ kiểm toán viên số 0895/KTV

	Thay mặt và đại diện cho
	
	

	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN
	
	

	VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA)
	
	

	Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010
	
	


2. Kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm soát đã kiểm soát báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, kết quả:

· Thống nhất số liệu báo cáo của kiểm toán độc lập.
· Các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các chính sách thuế của nhà nước, chứng từ thu, chi rõ ràng hợp lý, hợp lệ. Tuy nhiên kế toán cần lưu ý các bút toán kết chuyển, đảm bảo tính chính xác cho bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ để các cổ đông và nhà đầu tư có góc nhìn chính xác hơn về hoạt động kinh doanh của Vinacontrol.

· Đề nghị đơn vị kiểm toán xem xét lại số liệu trang 22 của báo cáo kiểm toán, khoản mục “lỗ đầu tư chứng khoán” vì không phải là “khoản lỗ” mà là giá vốn chứng khoán.

· Đề nghị phòng kế toán công ty tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các chi nhánh về sổ sách và hạch toán kế toán để thống nhất toàn ngành các nghiệp vụ phát sinh.
· Qua xem xét kết quả kinh doanh năm 2009 của các công ty thành viên, liên doanh liên kết, BKS kiến nghị HĐQT yêu cầu người đại diện phần vốn của Vinacontrol tại các đơn vị kinh doanh thua lỗ tăng cường quản lý, giám sát, xem xét hiệu quả đầu tư để bảo toàn vốn, đảm bảo cam kết lợi nhuận trên vốn và mục tiêu tăng trưởng của công ty.

VI. Các công ty có liên quan:
1/ Công ty cổ phần tư  vấn  và thẩm định môi trường Vinacontrol:

· Vốn điều lệ: 3 tỷ đồng ( Vinacontrol góp 1,53 tỷ đồng, chiếm 51%).

· Công ty được thành lập năm 2008. 
· Kết quả kinh doanh năm 2009: lỗ 228,6 Tr.đồng.
· Công ty đã ký được một số hợp đồng và tiếp tục triển khai thực hiện vào năm 2010.

2/ Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Idico – Vinacontrol:

· Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng ( Vinacontrol góp 1,5 tỷ đồng)

· Công ty được thành lập năm 2008.

· Kết quả kinh doanh năm 2009: lỗ 1,3 tỷ đồng.
3/  Văn phòng Công chứng Thăng Long:

· Vốn điều lệ: 1,1 tỷ đồng (Vinacontrol góp 500 triệu đồng, chiếm 40%).
· Văn phòng thành lập năm 2008.

· Năm 2009 Văn phòng công chứng hoạt động có lãi: 330 Tr.đồng.

4/ Công ty cổ phần chứng nhận Vinacontrol:

· Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng (Vinacontrol chiếm 51%)
· Công ty mới thành lập năm 2009, chưa có kết quả kinh doanh.

· Công ty đã ký được một số hợp đồng và đang triển khai thực hiện vào năm 2010.
VII. Tổ chức và nhân sự

a/ Cơ cấu tổ chức của công ty:
   +  Văn phòng Công ty có các phòng/bộ phận chức năng: Phòng Tài chính; 3 bộ phận: Nhân sự, Kỹ thuật, Thị trường; Ban Đầu tư Tài chính và Trung tâm phân tích và Thử nghiệm 1.

   +
Các đơn vị trực thuộc :

· Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol

· 05 Chi nhánh cấp 1: Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Quảng Ninh, Vinacontrol Đà Nẵng, Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.


· 08 Chi nhánh cấp 2 : VNC Lạng Sơn, VNC Vinh, VNC Quy Nhơn, VNC Nha Trang, VNC Phú Mỹ, VNC Cần Thơ, VNC Lào Cai, VNC Dung Quất.

· 02 Văn phòng Đại diện tại Đắc Lắc và Quảng Ngãi.

· 03 Trạm tại Cửa Ông, Uông Bí, Móng Cái.

b/ Tóm tắt lịch sử của các cá nhân trong Ban điều hành:
 
                     
1. Ông Bùi Duy Chinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Sinh ngày     : 24/03/1958

· Quê quán
: Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

· Thường trú
: 407/23 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

· Nơi công tác
: Vinacontrol.

· Trình độ
: Tiến sỹ kinh tế.

Quá trình công tác : 

1979 – 1994 : Nhân viên Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK, Giám định  

                  viên Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

1994 – 1999: Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vinacontrol Tp. HCM

1999 – 5/2005 : Phó Giám đốc VNC Tp. Hồ Chí Minh.

6/2005 – nay   : Chủ tịch HĐQT Vinacontrol.

2.  Ông Mai Tiến Dũng – Uỷ viên HĐQT – Tổng Giám đốc.

· Sinh ngày    : 18/11/1964

· Quê quán
: Nga Sơn, Thanh Hóa.

· Thường trú
: Nhà số 2, N4, TT5 Bắc Linh Đàm, Hà Nội.

· Nơi công tác
: Vinacontrol.

· Trình độ
: Đại học.

Quá trình công tác : 

      3/1988 – 8/1994 : Kiểm nghiệm viên Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK và 

                                   giám định viên Công ty Giám định hàng hóa XNK.


9/1994 – 12/1995: Phó Giám đốc VNC Quảng Ninh


1/1996 – 5/2005  : Phó trưởng phòng, Trưởng phòng KTTH, Phó Giám đốc  
                          Công ty giám định hàng hóa XNK.


Từ 01/6/2005 – nay : Uỷ viên HĐQT – Tổng  giám  đốc  Công  ty Cổ phần 

                                        Giám định Vinacontrol.  

3. Ông Trần Đăng Thành – Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc VNC Tp.  HCM.

-  Sinh ngày
: 26/05/1957 

-  Quê quán
: Xã Lộc Vương, Ngoại thành Nam Định.

-  Thường trú
: 412/76-B14 Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

-  Nơi công tác  :  Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

-  Trình độ
: Đại học

Quá trình công tác :

· Từ  01/1979 – 01/1987 : Sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam

· Từ  02/1987 – 10/1999 : Giám định viên, Phó trạm trưởng, Trạm trưởng

                                             Trạm Giám định Nha Trang –  Cần Thơ. 

· Từ 11/1999 – 5/2005 : Phó giám đốc rồi Giám đốc VNC Tp. Hồ Chí Minh

· Từ 6/2005 – 7/2007 : Uỷ viên HĐQT - Giám đốc VNC Tp. Hồ Chí Minh.

· Từ 8/2007 – nay : Uỷ viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc VNC Tp. Hồ Chí Minh.

4. Ông Trần Minh Đức – Uỷ viên HĐQT – Giám đốc VNC Quảng Ninh

-  Sinh ngày
: 08/07/1966 

-  Quê quán
: Nam Thanh, Hải Dương.

-  Thường trú
: Tổ 8, Khu 1, Hà Khánh, Hạ Long, Quảng Ninh.

-  Nơi công tác  :  Vinacontrol Quảng Ninh.

-  Trình độ
: Đại học

Quá trình công tác :

· Từ  07/1992 – 02/2006 : Giám định viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng,

                                           Phó giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh.    

· Từ 03/2006 – nay : Uỷ viên HĐQT – Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh.

5.  Ông Lê Quang Viêng –  Uỷ viên HĐQT – Giám đốc VNC Hà Nội.

-  Sinh ngày
: 15/08/1951

-  Quê quán
: Hoàng Quỳ, Hoàng Hóa, Thanh Hóa.

-  Thường trú
: Số 16/ 435 Đội Cấn – Hà Nội.

-  Đơn vị công tác : Vinacontrol Hà Nội

-  Trình độ
: Đại học

Quá trình công tác:

- Từ 1968 – 1971
: Cán bộ Nhà máy Điện – Thanh Hóa.

- Từ 1971 – 1972
: Sinh viên – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Từ 1972 – 1976
: Chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Từ 1976 – 1981
: Sinh viên – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- Từ 1981 – 2/2007
: Giám định viên, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng,

                                 Phó Giám đốc, Giám đốc Vinacontrol Hà Nội

- Từ  3/2007 – nay
: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc Vinacontrol Hà Nội. 

6. Ông Lưu Ngọc Hiền – Kế toán trưởng Công ty

- Sinh ngày: 14/2/1962

- Quê quán: Nam Hồng, Nam Trực, Nam Định

- Thường trú: số 403, nhà 34T Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính – Hà Nội

- Nơi công tác: Công ty cổ phần giám định Vinacontrol

- Trình độ: Đại học

Quá trình công tác:

· Từ tháng 5/1987 – 3/1997: chuyên viên kế toán thuộc VNC Hà Nội

· Từ tháng 4/1997 – 12/2004: Phó trưởng phòng HCKT thuộc VNC Hà Nội

· Từ 1/2005 – 1/2008: Trưởng phòng HCKT thuộc VNC Hà Nội

· Từ tháng 2/2008 – nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần giám định Vinacontrol. 

7. Bà Hà Thị Hồng Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
- 
Sinh ngày: 11/05/1957

- 
Quê quán: Hoàng Long – Nho Quan – Ninh Bình

- 
Thường trú: P1502 – nhà 24T1 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – phố Hoàng Đạo Thúy – phường Trung Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội.

- 
Nơi công tác: Bộ Phận thị trường – công ty cổ phần giám định Vinacontrol.
- 
Trình độ: Thạc sỹ.

Quá trình công tác:

· Từ tháng 12/1979 – 9/1988: cán bộ Vinacontrol Hải Phòng

· Từ tháng 10/1988 -3/1995: Phó trưởng phòng Vinacontrol Hải Phòng

· Từ tháng 4/1995 – 12/1999 chuyên viên Công ty giám định hàng hóa xuất nhập khẩu.

· Từ tháng 1/2000 – 11/2007 Phó trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp công ty giám định hàng hóa XNK sau là Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.

· Từ tháng 12/2007 đến nay: Giám đốc bộ phận Thị trường Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.
· Từ tháng 4/2008 đến nay: trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.

c/ 
Quyền lợi của Ban giám đốc: tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc.
+ Lương của Tổng giám đốc bằng 4,5 x lương bình quân toàn công ty

+ Lương của Phó Tổng giám đốc bằng 4,0 x lương bình quân toàn công ty

+ Lương của Kế tóan trưởng bằng 3,7 x lương bình quân toàn công ty

d/ 
Số lượng cán bộ, nhân viên  và chính sách đối  với người lao động

Tổng số lao động toàn công ty (tính đến 31/12/2009) là 643 người, chính sách đối với người lao động: tiền lương, tiền thưởng theo kết quả kinh doanh và quy chế tiền lương của công ty, công ty đóng BHXH, BHYT cho người lao động đầy đủ.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/kiểm soát viên:
· Hoạt động của HĐQT:
· Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó: chủ tịch HĐQT hoạt động theo cơ chế độc lập, các thành viên còn lại hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm các chức vụ quản lý khác trong công ty, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, một thành viên kiêm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc.
· Năm 2009 Hội đồng quản trị công ty đã họp 4 phiên họp thường kỳ và một phiên bất thường. Ngay phiên họp đầu tiên của năm 2009, HĐQT đã xác định những ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đối với công ty vì vậy ngoài việc xác định chiến lược phát triển dài hạn, HĐQT đã đề ra những sách lược ngắn hạn cho phù hợp với những tác động của nền kinh tế thế giới và trong nước. Ngoài việc giám sát hoạt động của các đơn vị thì hàng quý, tại các phiên họp thường kỳ, HĐQT đã triệu tập giám đốc các đơn vị, giám đốc các bộ phận của Văn phòng công ty báo cáo việc thực hiện kế hoạch, những khó khăn và phát sinh đột biến đều được HĐQT ghi nhận và nghiên cứu để có những nghị quyết chỉ đạo sâu sát với thực tế và đạt hiệu quả cao.
· Các chủ trương của HĐQT đưa ra luôn được thực hiện dân chủ, công khai, rộng rãi và đảm bảo tính thống nhất ở mức cao.

· Các cuộc họp của HĐQT luôn có sự tham gia giám sát của đại diện Ban kiểm soát, giấy mời và tài liệu dự họp gửi cho thành viên HĐQT được gửi đồng thời cho đại diện Ban kiểm soát.

· HĐQT có một tổ giúp việc (tổ chuyên viên của HĐQT). Hoạt động của Tổ chuyên viên mang tính chất thư ký, hành chính là chủ yếu. Ngoài ra, HĐQT điều phối và huy động sự trợ giúp trực tiếp từ các Giám đốc bộ phận chức năng tại Văn phòng công ty.

· Các thành viên HĐQT hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu cho 31,4% vốn điều lệ của Công ty.

· Toàn thể các thành viên HĐQT có trình độ đại học và trên đại học, đa số các thành viên đã qua đào tạo và có kinh nghiệm về quản lý, quản trị doanh nghiệp theo mô hình mới, hiện đại.

Nhìn chung, hoạt động quản trị đã có những bước cải tiến so với những năm trước đây.

· Hoạt động của Ban kiểm soát:

· Tháng 4/2009, BKS đã tiến hành kiểm tra các quy trình, quy chế liên quan tới việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn của công ty và việc thực hiện các quy trình và quy chế này theo yêu cầu của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước. Kết quả: bộ phận đầu tư chứng khoán ngắn hạn đã tuân thủ quy chế và quy trình thực hiện giao dịch chứng khoán ngắn hạn, thực hiện đúng chế độ báo cáo. Việc theo dõi kiểm tra và hạch toán của phòng tài chính đảm bảo số liệu giao dịch rõ ràng, minh bạch.
· Các thành viên BKS hiện đang giữ các chức vụ quản lý khác nhau tại các đơn vị, phòng, bộ phận có điều kiện tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của công ty, thường xuyên trao đổi, góp ý trực tiếp với các thành viên HĐQT và lãnh đạo công ty về hoạt động chung của công ty và đơn vị.

· Trưởng BKS hoặc thành viên BKS đã tham gia hầu hết các cuộc họp của HĐQT công ty tổ chức trong năm.

· Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính của các chi nhánh và văn phòng công ty, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2009 và các quy chế hoạt động, nghị quyết của hội đồng quản trị tại các chi nhánh cấp 1, một số hoạt động của công ty TNHH thẩm định giá Vinacontrol, văn phòng công ty theo nội dung công văn số 12/QĐ-BKS ngày 5/2/2010.

· Thù lao, lợi ích của HĐQT và BKS:

· Lương của Chủ tịch HĐQT bằng 5,0 x lương bình quân toàn công ty.

· Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:
+ Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:

. Các uỷ viên HĐQT: 
0,3 x Lương bình quân toàn công ty

. Tổ chuyên viên (cả tổ):
0,5 x Lương bình quân toàn công ty
+ Thù lao của Ban kiểm soát:

. Trưởng Ban kiểm soát:
0,3 x Lương bình quân toàn công ty

. Thành viên BKS:
0,2 x Lương bình quân toàn công ty

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

Danh sách cổ đông sáng lập

	SỐ TT
	Tên cổ đông
	Năm sinh
	Địa chỉ liên lạc
	Nghề nghiệp
	Số cổ phần
	Giá trị cổ phần (Tr.đồng)
	Biến động tỷ lệ vốn góp

	1
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

đại diện:

Mai Tiến Dũng

Trần Đăng Thành
	1964

1957


	Số 6 Phan Huy Chú, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nhà số 2, N4TT5 Bắc Linh Đàm, TP Hà Nội

412/76-B14, Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Tổng giám đốc Vinacontrol

Phó tổng giám đốc Vinacontrol
	2.362.500

	23.625
	

	2
	Tổng công ty thương mại Hà Nội

đại diện:

Lê Thiên Nga
	
	38-40 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phòng 304, K14 phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	150.000
	1.500
	

	3
	Công ty cổ phần giao nhận vận tải và Thương mại

đại diện:

Nguyễn Nam Tiến
	
	145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP.HCM

111 Trần Minh Quyền, quận 10, TP.HCM
	
	150.000
	1.500
	

	4
	Mai Tiến Dũng
	1964
	Nhà số 2, N4TT5 Bắc Linh Đàm, TP Hà Nội


	Tổng giám đốc Vinacontrol, ủy viên HĐQT
	17.200
	172
	

	5
	Trần Đăng Thành
	1957
	412/76-B14, Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM
	Phó tổng giám đốc Vinacontrol, Giám đốc Vinacontrol TP.HCM, ủy viên HĐQT
	12.765
	127,65
	

	6
	Bùi Duy Chinh
	1958
	407/23 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM
	Chủ tịch HĐQT Vinacontrol
	62.940
	629,4
	

	7
	Vũ Ngọc Khoa
	1951
	354 Nguyễn Tri Phương, quận Hai Bà Trưng, TP. Đà Nẵng
	Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng
	24.750
	247,5
	

	8
	Trần Minh Đức
	1966
	A10-K2 Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh
	ủy viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Quảng Ninh
	7.785
	77,85
	

	9
	Lương Huynh Đệ
	1949
	186 Cảng 2, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng
	Nguyên giám đốc Vinacontrol Hải Phòng
	20.175
	201,75
	


Báo cáo lập xong ngày 15  tháng 03 năm 2010 tại Hà Nội.








     Tổng giám đốc,
Công ty cổ phần giám định Vinacontrol


Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.


Tel: 04.39439105; Fax: 04.39433844.


Website: www.vinacontrol.com.vn
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